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4. Một số rủi ro chính của
thị trường

Khi bỏ tiền ra mua cổ
phiếu, nhà đầu tư phải chấp
nhận rất nhiều loại rủi ro: rủi
ro hệ thống và rủi ro phi hệ
thống; rủi ro có thể phân tán
được và rủi ro không thể
phân tán được; rủi ro bắt
nguồn từ các yếu tố ngoài thị
trường, từ chính bản thân
phương thức tổ chức thị
trường và rủi ro bắt nguồn từ
tình hình tài chính của công
ty niêm yết… Trong khuôn
khổ một bài báo chúng tôi chỉ
dự định phân tích hai rủi ro
chính là rủi ro biến động suất
sinh lợi và rủi ro độ thanh
khoản.

4.1. Rủi ro biến động suất
sinh lợi

Thực ra để thấy được sự
biến động giá chỉ cần tính
toán một cách đơn giản sự
chênh lệch giá từng ngày
hoặc lấy giá cao nhất trừ đi
giá thấp nhất trong kỳ quan
sát. Kết quả của phương pháp
này sẽ bị “méo” do những
biến động giá bất thường, khi
vàng, dầu thô… tăng giá chẳng
hạn. Cũng có thể tính phương
sai và độ lệch chuẩn của giá.
Cách này khó so sánh những
cổ phiếu có giá vài trăm USD
với những cổ phiếu có giá vài
USD. Cách thông dụng là tính
phương sai và độ lệch chuẩn
của suất sinh lợi. Suất sinh lợi

Nguồn: Tính toán từ số liệu tập hợp từ
http://www.chungkhoandenhat.com, http://www.vcbs.com.vn …

Bảng 3 : Độ lệch chuẩn suất sinh lợi của các
cổ phiếu niêm yết qua các năm (7/2000 -7/2004)

Ths. Hồ Viết Tiến*

LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO
CỦA THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VIỆT NAM

(Tiếp theo Số 1 - Tháng 11/2004)

ytgnâoC 1mêaN 2mêaN 3mêaN 4mêaN hnìbgnurT

EER %82,24 %65,24 %43,81 %24,54 %51,73

MAS %21,83 %41,04 %92,11 %07,93 %13,23

PAH %04,33 %41,44 %34,51 %48,73 %07,23

SMT %12,74 %58,24 %78,51 %30,82 %94,33

FAL %09,23 %11,84 %24,32 %78,72 %80,33

HGS %32,73 %36,02 %29,33 %95,03

NAC %25,91 %19,02 %42,93 %65,62

CPD %61,71 %04,32 %28,43 %31,52

CBB %48,51 %09,02 %87,84 %05,82

IRT %92,41 %50,42 %34,13 %62,32

LIG %25,41 %74,12 %97,63 %62,42

CTB %25,21 %61,93 %18,13 %38,72

CPB %20,31 %36,02 %53,03 %33,12

6TB %95,41 %28,81 %14,04 %16,42

DMG %12,7 %95,51 %29,82 %42,71

FGA %55,7 %35,81 %82,32 %54,61

VAS %13,01 %92,12 %57,73 %11,32

4ST %08,02 %10,13 %19,52

AHK %01,71 %61,33 %31,52

SAH %80,01 %90,33 %85,12

CTV %11,01 %26,93 %68,42

SMP %24,72 %24,72

TBB %36,61 %36,61

AHD %00,8 %00,8

NV
XEDNI %99,63 %46,73 %37,11 %39,92 %70,92
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này tính theo năm, tháng,
tuần, ngày, thậm chí mỗi 5
phuùt.(Baûng 3)

Vì thị trường Việt Nam
mới hình thành 4 năm, nếu
tính theo năm, độ lệch chuẩn
của 4 con số sẽ không chính
xác. Nếu tính theo ngày thì
cũng phải rất thận trọng : có
lúc cơ quan quản lý chỉ cho
phép giá biến động ± 2%/
ngày, quy định này có thể sẽ
làm cho độ lệch chuẩn tính
theo ngày giảm xuống, vì giá
muốn tăng hay muốn giảm
đều không được, đều phải chờ
sang ngày hôm sau. Nếu tính
theo tháng thì mỗi độ lệch
chuẩn chỉ được tính từ 12 số
cũng không chính xác. Vì
vậy, trong bài này chúng tôi
tính thử theo 2 cách: đầu tiên
là độ lệch chuẩn theo tuần
trong suốt 1 năm (49-51 tuần
giao dịch) rồi suy ra độ lệch
chuẩn của năm, cách thứ hai
là đo độ lệch chuẩn theo
tháng trong suốt 48 tháng rồi
cũng ước lượng độ lệch
chuẩn trung bình/năm cho cả
4 năm. Xin nhắc lại rằng, độ
lệch chuẩn suất sinh lợi của
năm được ước lượng bằng độ
lệch chuẩn của kỳ trong năm
(ngày, tuần hay tháng) rồi
nhân với căn bậc hai của số
kỳ trong năm (365, 52 hoặc
12)1. Trong 2 cách trên, cách
thứ nhất để so sánh giữa các
cổ phiếu của Việt nam với
nhau qua các năm. Cách thứ
hai để so sánh với các thị
trường khác trên thế giới.

Bảng 3 trình bày kết quả
của cách đo thứ nhất. Diễn
biến thị trường chia làm hai
nhóm chính. Nhóm thứ nhất
gồm các cổ phiếu niêm yết
ngay từ năm thứ nhất, rủi ro

tổng thể (độ lệch chuẩn) năm
thứ nhất ở mức cao (trên 30%,
trừ trường hợp SGH chỉ giao
dịch vài phiên) do suất sinh
lợi quá cao. Khi giá giảm
mạnh suốt năm thứ hai thì rủi
ro tổng thể cũng tăng nhẹ từ
năm thứ nhất sang năm thứ
hai, lên trên 40%. Năm thứ
ba, khi giá giảm xuống mức
tối thiểu, suất sinh lợi vẫn còn
âm thì độ lệch chuẩn cũng ở
mức tối thiểu. Khi suất sinh
lợi tăng lại vào năm thứ tư thì
rủi ro cũng tăng theo.

Nhóm thứ hai gồm những
công ty niêm yết năm thứ hai
và năm thứ ba, rủi ro tổng thể
tăng đều từ khi bắt đầu niêm
yết đến nay, mặc dù suất sinh
lợi của nhiều công ty giảm
khá mạnh vào năm thứ ba.

Trên tổng thể độ lệch
chuẩn của suất sinh lợi của
thị trường tăng nhẹ từ 36,99%
năm thứ nhất lên 37,64% năm
thứ hai, sau đó giảm mạnh
xuống mức gần 12% năm thứ
ba và trở lại mức xấp xỉ 30%
vào năm thứ tư. Tính trung
bình, độ lệch chuẩn này vào
khoảng 29,07%/năm, trong
khi suất sinh lợi trung bình là
24,59%. Ý nghĩa của hai con
số này như sau: nếu suất sinh
lợi phân phối chuẩn thì điều
đó có nghĩa là cứ 3 năm thì
có đến 2 năm suất sinh lợi dao
động trong khoảng âm 4,48%
đến dương 53,66%. Phải mất
20 năm mới có 1 năm suất
sinh lợi giảm xuống dưới mức
âm 33,55% hoặc đạt trên mức
dương 82,73%. Theo cách lập
luận này, phải 20 năm mới có
1 trường hợp cực đoan như
năm thứ nhất hoặc như năm
thứ hai.

Việc so sánh giữa các thị

trường thuộc WFE thể hiện
bằng độ lệch chuẩn suất sinh
lợi của năm trên cơ sở tính
toán theo tháng qua 48 tháng.
Kết quả của phương pháp
này với trường hợp Việt nam
có khác so với phương pháp
trên. Có thể thấy tuyệt đại đa
số các thị trường có độ rủi ro
ở mức 10-30%. Chỉ có 3 thị
trường có mức rủi ro trên
40%, trong đó, Việt Nam
đứng thứ 2, khoảng 48%, chỉ
sau Thổ Nhĩ Kì.

Nói chung thị trường có
suất sinh lợi cao thì rủi ro
cũng cao. Để so sánh hiệu
quả giữa một danh mục đầu
tư (hay một thị trường) có
suất sinh lợi 14% rủi ro 15%
với một danh mục khác có
suất sinh lợi 15% và rủi ro
16%, người ta dùng các chỉ
số Sharpe, Treynor và
Jensen… Chúng tôi thử dùng
chỉ số Sharpe để so sánh (tính
bằng công thức [(suất sinh lợi
danh mục – suất sinh lợi
không rủi ro)/rủi ro tổng
thể]). Ví dụ lấy lãi suất cơ bản
hiện hành của Quỹ Dự trữ
Liên bang Mỹ là 1,75% làm
lãi suất phi rủi ro. Kết quả cho
thấy Việt Nam đứng hàng 10/
56 thị trường (55 thành viên
của WFE), thứ 4 trong 18 thị
trường Châu Á – Thái Bình
dương, chỉ sau Sri-lanka,
Bombay, New Zealand. Đó là
một vị trí đáng lạc quan. Nó
nói lên rằng với mức rủi ro
47,8% (tính theo tháng) thì
suất sinh lợi 24,59% là rất
hấp dẫn, không có gì phải quá
lo ngại.

4.2. Độ thanh khoản

Có nhiều phương pháp đo
độ thanh khoản (Sarr, A., T.
Lybek, bài đã dẫn) trong đó
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Bảng 4: Độ thanh khoản trung bình của các cổ phiếu và của
thị trường qua các năm (7/2000 – 7/2004)

2 phương pháp được sử dụng
rộng rãi nhất là tính chi phí
giao dịch hoặc dựa vào quy
mô giao dịch. Chi phí giao
dịch (thường thể hiện dưới
dạng chênh lệch giá bán ra
và giá mua vào) càng thấp
chứng tỏ độ thanh khoản của
thị trường càng cao. Phương
pháp này rất thích hợp với thị
trường OTC và thị trường
tiền tệ. Phương pháp dựa trên
quy mô giao dịch thích hợp
với phương thức đấu giá trên
thị trường cổ phiếu tập trung
vì ở đây quy mô giao dịch,

tổng giá trị thị trường được
ghi chép đầy đủ. Khái niệm
quy mô cũng có 2 cách đo:
số lượng giao dịch tương đối
và giá trị giao dịch tương đối.
Trong bài này chọn tỷ lệ giá
trị giao dịch trong ngày/ tổng
giá trị thị trường trong ngày
để đo độ thanh khoản tương
đối.
Bảng 4 có 3 phần. Bốn cột 2-
5 mô tả quy mô giao dịch
trung bình/phiên của các cổ
phiếu và của thị trường, 4 cột
tiếp theo là quy mô giao dịch
tương đối/phiên còn 4 cột

cuối cùng là tỷ lệ cổ phiếu
giao dịch thực tế mỗi năm
trong 4 năm.

Về phương diện tuyệt đối
có 5 công ty có số lượng giao
dịch trung bình trên 10000
cổ phiếu/phiên là REE, SAM,
BBC, SAV và BBT. Các công
ty này tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư khi họ có
ý định giao dịch các cổ phiếu
của họ. Các công ty này
chiếm từ trên 60% đến gần
90% tổng số lượng giao dịch
của toàn bộ thị trường. Tính
chung cho thị trường, quy mô

gnurthcòdoaiguáeihpåocáoS
)gnøuciáoucgnøodøört(nâeihp/hnìb

uáeihpåocòrtùaighnìbgnurtäelûyT
òhtòrtùaiggnåot/nâeihp1hcòdoaig

gnøôört

hcòdoaiguáeihpåocòrtùaigäelûyT
gnøôörtòhtòrtùaiggnåot/mêangnort

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
EER 35932 75553 01572 54286 %61,0 %42,0 %21,0 %03,0 %42 %54 %03 %67
MAS 78194 52313 0778 61942 %14,0 %62,0 %60,0 %41,0 %26 %05 %51 %53
PAH 3148 4864 5661 5084 %38,0 %33.,0 %80,0 %42,0 %421 %26 %02 %06
SMT 3637 5008 5411 7324 %33,0 %63,0 %50,0 %81,0 %05 %07 %31 %54
FAL 2573 6062 548 3791 %02,0 %41,0 %40,0 %01,0 %81 %62 %11 %62
HGS 332 1914 989 2601 %10,0 %42,0 %60,0 %60,0 %0 %54 %41 %51
NAC 5483 6561 3983 %11,0 %50,0 %11,0 %71 %21 %82
CPD 6244 0921 4072 %82,0 %80,0 %71,0 %93 %02 %34
CBB 49732 00301 25572 %24,0 %81,0 %94,0 %65 %54 %321
IRT 77311 5381 2096 %03,0 %50,0 %81,0 %83 %21 %64
LIG 8774 6632 0796 %92,0 %41,0 %24,0 %63 %53 %601
CTB 4543 427 527 %72,0 %60,0 %60,0 %23 %41 %41
CPB 5055 9041 7402 %41,0 %40,0 %50,0 %11 %9 %31
6TB 7859 5225 54721 %61,0 %90,0 %22,0 %11 %22 %45
DMG 0436 7034 3939 %40,0 %30,0 %50,0 %2 %6 %41
FGA 49591 5325 5407 %74,0 %31,0 %71,0 %92 %13 %24
VAS 52621 6619 39481 %82,0 %02,0 %14,0 %61 %05 %301
4ST 945 2401 %40,0 %70,0 %9 %71
AHK 1583 0916 %02,0 %03,0 %74 %47
SAH 8941 8291 %21,0 %61,0 %81 %04
CTV 3251 2191 %80,0 %11,0 %01 %72
SMP 2394 %51,0 %82
TBB 12723 %84,0 %54
AHD 0505 %41,0 %11
gnøôörtòhT
)gnïôöláos(

89809 828931 47109 852232 %03,0 %82,0 %80,0 %81,0 %03,54 %38,35 %21,91 %84,44

gnøôörtòhT
)gnàoñuäeirt(

2744 8184 3381 6495



49Số 2  Tháng 01-2005

giao dịch tăng từ 91000 cổ
phiếu/phiên năm thứ nhất lên
140000 năm thứ hai, sau đó
giảm xuống 90000 năm thứ
ba và đạt mức cao nhất là
232000 năm thứ tư. Về giá trị
(xem dòng cuối cùng trong
bảng 4) cũng biến động
tương tự, năm thứ nhất, mặc
dù chỉ có 6 công ty nhưng giá
trị trung bình cao gấp 2,5 lần
so với năm thứ 3, khi có đến
21 công ty. Tính chung cho
cả 4 năm, mỗi phiên có
khoảng 4213 triệu đồng giá
trị giao dịch, nghĩa là khoảng
gần 270000 USD/phiên,
tương đương với 70 triệu
USD/năm. Con số này thấp
hơn toàn bộ 55 thị trường
thành viên của WFE, thấp
hơn cả đảo quốc Malta, nơi
đạt khoảng 100 triệu USD/
năm. Do vậy, các nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài vẫn
chưa thể tham gia một cách
tích cực. Những quỹ đầu tư
chứng khoán có quy mô trên
1 tỷ USD không phải là lớn,
nhưng họ cũng không thể
tham gia một thị trường mà
một năm tổng giao dịch chưa
đến 100 triệu USD. Vô và ra
với họ đều khó như nhau.

Phương diện tương đối cho
thấy có bao nhiêu phần trăm
cổ phiếu giao dịch trong 1
năm, nhưng do thời điểm
niêm yết khác nhau, số phiên
khác nhau, nên phải tính
trung bình/phiên. Về phương
diện này, HAP và SAM là
những công ty đứng đầu năm
thứ nhất, vị trí này năm thứ 2
là BBC và AGF, năm thứ 3 là
SAV và BBC, năm thứ 4 là
BBC và BBT. BBC là công ty
luôn đứng 1 trong 2 vị trí đầu
tiên, vì thế sau 3 năm toàn bộ

cổ phiếu của công ty này đã
được đổi chủ 2,24 lượt.
Ngược lại đáng ngại nhất là
GMD, chỉ dao động trong
khoảng 0,03% đến 0,05%/
phiên trong suốt 4 năm,
tương đương với khoảng 7-
13%/năm. Nếu cứ như năm
thứ 3 thì GMD cần đến 17
năm để quay vòng vốn 1 lần.
Tính chung cho thị trường, độ
thanh khoản giảm nhẹ từ
0,3%/phiên năm thứ nhất
xuống 0,28%/phiên năm thứ
hai. Thị trường thực sự vắng
vẻ vào năm thứ 3, chỉ đạt
0,08%/phiên, sau đó có phần
sôi động hơn vào năm thứ tư,
với 0,18%/phiên. Độ thanh
khoản trung bình của thị
trường đạt gần 41%/năm,
nghĩa là một vòng quay vốn
kéo dài gần 30 tháng.

5. Kết luận

Bốn năm qua, mặc dù biến
động suất sinh lợi của thị
trường khá lớn nhưng không
đáng lo ngại lắm bởi vì suất
sinh lợi trung bình cũng rất
cao. Bằng chứng là chỉ số
Sharpe đứng vào hàng cao
trong mẫu 56 thị trường dùng
để so sánh. Tuy nhiên, quy
mô thị trường còn quá nhỏ,
chỉ có giá trị tượng trưng trên

1. Sarr, A., T. Lybek, Measuring

Liquidity in Financial Markets, IMF

Working Paper, WP/02/232

2. http://www.worldexchanges.org (cung

cấp thông tin về 55 thị trường đối chiếu )

3.http:// www.chungkhoandenhat.com (nguồn

chính lập cơ sở dữ liệu về các cổ phiếu

niêm yết).

4.http://www.vcbs.com.vn

 (dùng để đối chiếu số liệu).

5. http://ssi.com.vn

(dùng để đối chiếu số liệu).

6.http://www.bsc.com.vn

(dùng để đối chiếu số liệu)…
1 Xem Sarr, A., T. Lybek, Measuring

Liquidity in Financial Markets, IMF

Working Paper, WP/02/232, p. 26.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

thị trường vốn, chưa phải là
một kênh huy động và luân
chuyển vốn quan trọng của
đất nước. Quy mô giao dịch
lại còn nhỏ hơn. Như vậy, hai
câu hỏi còn lại là làm sao cho
quy mô thị trường phát triển
nhanh hơn và làm sao cho
hoạt động giao dịch sôi động
hơn? Đó là những câu hỏi
không phải dành cho các nhà
nghiên cứu hay các nhà phân
tích mà dành cho các nhà quản
lý thị trường, những nhà
hoạch định chính sách.n

Theo SGGP/Bvom ngày 21/12/2004, hội nghị đánh giá tình hình
hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) tại Trung tâm Giao dịch
chứng khoán TPHCM (TTGDCK) vào ngày 17-12 - 2004 cho thấy tình
hình tài chính của các công ty niêm yết chứng khoán (CTNY) không có
nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước, hiện trạng tài chính của nhiều
công ty khá an toàn. Hiện đã có 26 CTNY giao dịch chứng khoán trên
thị trường tập trung, trong đó có 4 công ty đã hoàn tất thủ tục niêm yết
lần đầu. Chứng chỉ quỹ đầu tư VF1 đã chính thức niêm yết với tổng giá
trị 300 tỷ đồng, tạo ra công cụ đầu tư mới cho thị trường. Tuy nhiên,
hàng hóa trên thị trường còn quá ít, chất lượng chưa cao, các công ty cổ
phần chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa thu hút mạnh mẽ các
nhà đầu tư.


